	Tuần 23
Tiết 45
	Bài 45 - 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tiết 1)
	Ngày soạn:25/02/2024
Ngày dạy: 27/02/2024


1. MỤC TIÊU:
- Học sinh được những dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.
- Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
1. KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:
-Kĩ  năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, các tài liệu khác, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về môi trường , các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của chúng lên đời sống sinh vật . 
-Kĩ  năng ứng phó với các tình huống có thế xảy ra trong quá trình tìm kiếm thông tin . 
-Kĩ  năng hợp tác, lắng nghe tích cực
-Kĩ  năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm,  tổ , lớp. 
1. TRỌNG TÂM: Trả lời câu hỏi.
1. PHƯƠNG PHÁP:
-Khảo sát thực địa 
-Hoàn tất một nhiệm vụ 
-Trực quan
-Dạy học nhóm
1. PHƯƠNG TIỆN:
- Dông cô:
+ Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây.
+ Giấy kẻ li, bút chì.
+ Vợt bắt côn trùng, lọ, túi nilông đựng động vật.
+ Tranh mẫu lá cây.
1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: 1’
1. Kiểm tra bài cũ: 3’ Câu hỏi bài 44 SGK.
1. Khám  phá:1’ Thực hành
1. Kết nối:
Có 2 phương án:
- Phương án 1: HS được tham quan ngoài thiên nhiên, GV tiến hành các bước như nội dung SGK và SGV.
- Phương án 2: Không có điều kiện tham quan thiên nhiên, GV cho HS xem băng hình tại lớp.
* Tiến hành: Phương án 1



Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật(5’)
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	Cho học sinh tiến hành quan sát tại đầm  dài (  cách trường 200m ) Địa điểm này có đủ các loại thực vật và động vật sống ở dưới nước cũng như trên cạn .

? Có mấy loại môi trường đã quan sát ?môi trường nào có nhiều loài sinh vật sống nhất ?Môi trường nào ít nhất ? 

Gv  lưu ý học sinh ghi chép đầy đủ để  phục vụ cho báo cáo .
	- Cá nhân kẻ bảng 45.1
- Quan sát thực tế 
- Chú ý các nội dung trong bảng và hoàn thành nội dung.
- HS trao đổi nhóm, thống nhát ý kiến trả lời:
+ Môi trường sống có điều kiện sống không thuận lợi thì sinh vật có số lượng ít hơn.


Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái lá cây(10’)
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV yêu cầu HS kẻ bảng 45.2 vào vở
- GV cho HS tiếp tục quan sát đặc điểm hình thái của thực vật 
- GV lưu ý: Đưa học sinh vào những khu vực nhiều loại cây ,có cả những loại cây 
ưa sáng và cây ưa tối để có  những hình thái  khác nhau.
- GV nêu câu hỏi sau khi HS quan sát xong:
- Từ những đặc điểm của phiến lá, em hãy cho biết lá cây quan sát được là loại lá cây nào? (ưa sáng, ưa bóng...)
	
- Hoàn thành các nội dung trong bảng 45.2 (lưu ý các cột 2, 3, 4).




- HS thảo luận nhóm kết hợp với điều gợi ý SGK (trang 137)  điền kết quả vào cột 5 (bảng 45.2).



Hoạt động 3: Tìm hiểu môi trường sống của động vật(10’)
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV cho HS  quan sát các loại động vật quanh bờ đầm (cua, tôm  cá nhỏ , giun đất , kiến ,sên )
- GV nêu câu hỏi:
- Em đã quan sát được những loài động vật nào?
- GV đánh giá hoạt động của HS
GV  ra câu hỏi: 
- Bản thân em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên (cụ thể là đối với động vật, thực vật)
	- HS kẻ bảng 45.3 vào vở.
- Quan sát lưu ý đặc điểm của động vật đó thích nghi với môi trường như thế nào.HS sử dụng các dụng cụ đã đem theo để tiện cho việc  bắt một số động vật nhỏ ..
- HS suy nghĩ trả lời theo ý kiến của bản thân.
- Liên hệ thực tế đó là môi trường nơi đang sống, trường học.
Học sinh lưu ý ghi chép đầy đủ để cho giờ báo cáo thực hành



1. Thực hành/luyện tập:5’Trình bày cách quan sát và thực hành của nhóm.
1. Vận dụng: 5’ Trả lời câu hỏi liên hệ môi trường ở địa phương.
1. Dặn dò:5’- GV nhận xét về thái độ học tập của HS trong 1 tiết thực hành, chuẩn bị cho tiết 2
1. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG SỐNG:
1. Kĩ  năng sống được đánh giá:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Công cụ đánh giá:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Đánh giá:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. MỤC TIÊU:
- Học sinh được những dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.
- Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
- Học sinh tư duy , tổng hợp lại những kết quả đã quan sát giờ trước để làm báo cáo thức hành .
II. KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:
-Kĩ  năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, các tài liệu khác, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về môi trường , các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của chúng lên đời sống sinh vật . 
-Kĩ  năng ứng phó với các tình huống có thế xảy ra trong quá trình tìm kiếm thông tin . 
-Kĩ  năng hợp tác, lắng nghe tích cực
-Kĩ  năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm,  tổ , lớp. 
III. TRỌNG TÂM: Báo cáo thực hành.
IV. PHƯƠNG PHÁP:
-Khảo sát thực địa 
-Hoàn tất một nhiệm vụ 
-Trực quan
-Dạy học nhóm
V. PHƯƠNG TIỆN:HS chuẩn bị những nội dung đã thu hoạch ở giờ trước .
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
6. Ổn định tổ chức: 1’
6. Kiểm tra bài cũ: 3’ Kiểm tra vở
6. Khám  phá:1’ Thực hành và viết báo cáo thu hoạch.
6. Kết nối:25’
GV cho học  sinh làm báo cáo thực hành theo nội dung sau:
- Có mấy loại môi trường  sống  của sinh vật ? Đó là môi trường nào?
- Kể tên các nhân tố sinh thái ảnh hưởng lên đời sống của sinh vật ?
- Lá cây ưa sáng mà em  quan sát có đặc điẻm hình thái như thế nào?
- Lá cây ưa bóng mà  em quan sát có đặc điểm như thế nào ?
- Các  loài động vật mà  em quan sát được trong nhóm động vật ưa ẩm hay ưa khô 
- Môi trường em quan sát có được  bảo vệ tốt không  ? Em có  cảm tưởng gì sau buổi thực hành ?
6. Thực hành/luyện tập:5’HS  hoàn thiện 2 bảng đã quan sát  trong giờ thực hành vào báo cáo 
6. Vận dụng: 5’Trả lời các câu hỏi lien quan TH
6. Dặn dò:5’- Sưu tầm tranh ảnh về động vật, thực vật.
- GV thu báo cáo thực hành.
- GV nhận xét về thái độ học tập của HS trong giờ học.
VII. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG SỐNG:
6. Kĩ  năng sống được đánh giá:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Công cụ đánh giá:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Đánh giá:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





